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Bảng 7: Mức độ giảm nồng độ vi khuẩn H.Pylori 

Độ loãng 

Mức độ giảm nồng độ vi khuẩn  
(so với nồng độ chuẩn) 

Sau 2 giờ tiếp 
xúc 

Sau 6 giờ tiếp 
xúc 

Sau 24 giờ 
tiếp xúc 

1/4 - - - 
1/8 - - - 
1/16 - - - 
1/32 104 - - 
1/64 106 - - 
1/128 107 - - 
Ghi chú: Nồng độ vi khuẩn ban đầu cho tất cả các 

mẫu thuốc là 108/ VK/ml  
(-) Vi khuẩn bị ức chế hoàn toàn. 
BÀN LUẬN 
Trong cơ thể, gan là cơ quan đảm nhận nhiều chức 

năng quan trọng. Nhiều thuốc vào cơ thể được chuyển 
hóa qua gan nên có thể gây độc vói gan, làm ảnh 
hưởng đến chức nang gan, Vì vậy nghiên cứu ảnh 
hưởng của thuốc đối với chức năng gan là cần thiết. Để 
đánh giá mức độ tổn thương tế bào gan thường định 
lượng hoạt độ các enzyme có nguồn gốc gan trong 
huyết thanh như ALT và AST. Khi kết quả nghiên cứu 
ảnh hưởng đến chức năng gan (bảng 5 &6), chức năng 
thËn(b¶ng 7)  

Kết quả nghiên cứu ở cả lô thử và lô chứng sau 15 
ngày và 30 ngày dùng thuốc liên tục hoạt độ của các 
enzyme ALT và AST không tăng so với trước uống 
thuốc, cho thấy cao Vị Quản Khang liều 5,4g/kg và 
27g/kg không gây tổn thương tế bào gan. Kết quả này 
cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu mô bệnh học về 
cấu trúc vi thể gan. 

Để đánh giá ảnh hưởng của thuốc đối với chức 
năng thận thường thông qua định lượng creatinin huyết 

thanh vì creatinin là thành phần đạm trong máu ổn 
định nhất, hầu như không phụ thuộc vào chế độ ăn 
hoặc những thay đổi sinh lý mà chỉ phụ thuộc vào khả 
năng đào thải của thận. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
nồng độ creatinin trong huyết thanh thỏ sau 15 ngày 
và 30 ngày dung thuốc không co sự thay đổi so với 
trước dung thuốc, chứng tỏ cao Vị Quản Khang liều 
5,4g/kg và 27g/kg không gây tổn thương chức năng lọc 
của cầu thận. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả 
nghiên cứu mô bệnh học về cấu trúc vi thể thận. 

KẾT LUẬN 
Vị quản khang không có độc tính bán trường diễn 

trên thỏ thực nghiệm. VQK có tác dụng kháng khuẩn 
với Vi khuẩn H.pylori và nồng độ ức chế tối thiểu(MIC) 
là 1/32. 
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NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN LƯU LƯỢNG DÒNG MÁU THẬN  
VÀ MỨC LỌC CẦU THẬN Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGHUYÊN PHÁT 

 

Nguyễn Vĩnh Hưng, Nguyễn Bảo Ngọc 
 

TÓM TẮT 
Tăng huyết áp là một bệnh rất thường gặp ở nhiều 

nước trên thế giới. Biến chứng suy thận do tăng huyết 
áp là nguyên nhân thường gặp đứng thứ 2 sau tiểu 
đường. Đề tài “ Nghiên cứu mối tương quan giữa lưu 
lượng dòng máu thận và mức lọc cầu thận ở bệnh 
nhân tăng huyết áp nguyên phát” với mục tiêu: Đánh 
giá sự thay đổi của lưu lượng dòng máu thận ảnh 
hưởng tới chức năng lọc máu của thận ở các bệnh 
nhân tăng huyết áp nguyên phát. Nghiên cứu 228 
trường hợp tăng huyết áp nguyên phát cho thấy: 50% 
là nam giới tuổi trung bình là 59,3 ± 9,6; nữ giới chiếm 
50% tuổi trung bình 59,1 ± 9,1. Mức lọc cầu thận giảm 
dần theo tuổi. Lưu lượng dòng máu thận ở người bị 
tăng huyết áp thấp hơn so với nhóm chứng (988 so với 
1044) với p=0,042. Lưu lượng tương quan với mức lọc 
cầu thận rõ r=0,814, p<0,001,Công thức tương quan: 
MLCT= 19,7 + 0,07 x LL 

Từ khóa: suy thận  

Summary 
Treatment of hypertension is the importance factor 

to kidney disease progression and prevents 
cardiovascular risk. The target blood pressure below 
130/80 mmHg[3]. 228 case studies of primary 
hypertension showed that 50% men, age average 59.3 
± 9.6; women 50%, age average 59.1 ± 9.1. GFR 
decreases with age. GFR correlated closely with Flow 
blood renal artery r = 0.814, p <0.001, correlation 
formula: GFR = 19.7 + 0.07 x RBF 

Keywords: Hypertension, Flow blood renal artery 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tăng huyết áp(THA) là một bệnh rất thường gặp ở 

nhiều nước trên thế giới. ở châu Âu và Bắc Mỹ, tỷ lệ 
THA đều khá cao, chiếm từ 15 – 20%. Tại Mỹ (2002) 
có 28,6% người trưởng thành bị bệnh; Canada (1995) 
22%; Tây Ban Nha (1996) là 30%; tại Pháp tỷ lệ THA 
lên tới 41% (1994); Trung Quốc (2002) là 27%; Mexico 
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(1998) là 19,4%; Venezuela (1997) là 36,9%; Cu Ba 
(1998) là 44%, Hungaria (1996) là 26,2%, Albania 
(2003) 31,9%, Philippins (2000) 23%, Malaysia (2004) 
32,9.[1][3] Bệnh thận do tăng huyết áp là tình trạng 
bệnh thận mà thận bị tổn thương do nguyên nhân tăng 
huyết áp kéo dài. Suy thận do tăng huyết áp là nguyên 
nhân thường gặp đứng thứ 2 gây suy thận giai đoạn 
cuối ở người da trắng và là nguyên nhân chính gây suy 
thận giai đoạn cuối ở tất cả các bệnh nhân, chiếm 
46%. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về tăng 
huyết áp gây biến đổi lưu lượng dòng máu thân(LL). 
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài – Nghiên cứu 
mối tương quan giữa lưu lượng dòng máu thận và mức 
lọc cầu thận ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát– 
với mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi lưu lượng dòng máu 
thân và mức lọc cầu thận ở các bệnh nhân tăng huyết 
áp nguyên phát 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: tất cả các bệnh nhân 

tăng huyết áp nguyên phát, không có tiền sử bệnh thận 
tiết niệu, không đang bị mắc tiểu đường, nhiễm trùng 
tiết niệu, đang sử dụng các thuốc gây tăng huyết áp 

Tiêu chuẩn loại trừ: các bệnh nhân có tiền sử bệnh 
thận, không tự nguyện tham gia nghiên cứu, tuổi dưới 
40. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Tăng huyết áp được chẩn đoán và phân loại theo 

tiêu chuẩn của JNC VII: Tăng huyết áp khi huyết áp 
tâm thu >= 140 và/hoặc huyết áp tâm trương >=90 
mmHg. Huyết áp tăng độ 1: 160/100>= HA>=140/90, 
tăng huyết áp tăng độ 2: >= 160/100. 

Lưu lượng dòng máu thận được đo bằng siêu âm 
Doppler màu. 

Mức lọc cầu thận đo bằng creatinin nộisinh theo 
phương pháp cổ điển. 

Số liệu tập hợp và xử lý theo toán thống kê y học 
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm về giới trong nghiên cứu  
Bảng 1: Tỉ lệ nam và nữ trong nghiên cứu 

 Nam Nữ Tổng 
n 114 114 228 
% 50,0 50,0% 100% 

Có 228 bệnh nhân tham gia và tuân thủ đầy đủ các 
yêu cầu của nghiên nghiên cứu. Nam giới 114 người 
(50%), nữ giới 114 người (50 %). Nhiều nghiên cứu trên 
thế giới đã chỉ ra rằng tỷ lệ tăng huyết áp dường như 
cao hơn ở nam giới so với nữ giới trước tuổi 55, nhưng 
sau đó lại cao hơn ở nữ giới. Nguyên nhân có thể do sự 
mất tác dụng bảo vệ mạch máu của nội tiết tố nữ sau 
mãn kinh trong khi thành mạch của nữ giới trong độ 
tuổi này luôn xơ cứng hơn nam giới cùng tuổi[3]. Trong 
nghiên cứu của Phạm Gia Khải, số người mắc THA ở 
giới nam nhiều hơn nữ (p < 0,001) ở bất kỳ lứa tuổi 
nào. Tác giả đi đến kết luận giới nam là một trong 
những yếu tố liên quan chặt chẽ với THA [1]. Có thể vì 
nam giới có nhiều thói quen xấu như hút thuốc lá, uống 
rượu bia. Do đó họ bị THA nhiều hơn so với nữ 
giới.[1][3] 

2. Đặc điểm về tuổi trong nghiên cứu  
Bảng 2: Đặc điểm tuổi theo giới tính ở nhóm bệnh 

và chứng 

Tuổi 
Bệnh Chứng 

Nam Nữ Nam Nữ 
X ± SD 59,3 ± 9,6 59,1 ± 9,1 60,6 ± 9,7 59,3 ± 9,4 

p 0,910 0,441 
Tuổi trung bình nhóm bệnh trong nghiên cứu là 

59,2±9,3 so với chứng là 60±9,6; không có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê giữa nhóm bệnh và nhóm chứng 
p=0,437. Tuổi giữa giới nam và nữ không có sự khác 
biệt có ý nghĩa ở nhóm bệnh là 59,3 và 59,1(p=0.91); ở 
nhóm chứng 60,6 và 59,3 (p=0.441). Tuổi cao là một 
yếu tố nguy cơ liên quan chặt chẽ với tăng huyết áp 
điều này có thể giải thích do thay đổi về giải phẫu và 
chức năng hệ thống tim mạch khi tuổi càng cao, làm 
cho sức căng động mạch ngoại biên tăng lên gây tăng 
huyết áp[1][3] 

3. Đặc điểm lưu lượng dòng máu thận chung  
Bảng 4: Lưu lượng dòng máu thận (ml/phút)trong 

nhóm nghiên cứu 
Giới Bệnh Chứng p 
Nam 1033,8 ± 249,8 1076,6 ± 275,5 0,272 
Nữ 943,8 ± 227,1 1005,5 ± 242,8 0,095 

Chung 988,8 ± 242,4 1044,2 ± 262,6 0,042 
Lưu lượng dòng máu thận ở người bị tăng huyết áp 

thấp hơn so với nhóm chứng (988 so với 1044) với 
p=0,042. Phân theo nhóm tuổi sự khác biệt về l−u 
lượng giữa nhóm bệnh và nhóm chứng không khác biệt 
có ý nghĩa, chỉ trừ ở nhóm nữ giới tuổi 50-60 có 
p=0,026. Tác giả Garwood S năm 2001 sử dụng siêu 
âm doppler qua thực quản để đánh giá lưu lượng dòng 
máu qua thận. Tác giả khảo sát sự biên đổi cung lượng 
tim, huyết áp trung bình, lưu lượng máu thận tại nhu 
mô:Vs, Vd, Vm, RI, PI ở tình trạng bình thường và sau 
khi tiêm Dopamin với liều 2µg/kg/phót. Kết quả cho 
thấy Huyết áp trung bình không thay đổi là 82,3±11,2 
và 83,3 ± 14,5 với p=0,872; Vs tăng từ 44,5 ± 13,0 đến 
63,0 ± 20,4 với p = 0,005; Vd tăng từ 12,7 ± 4 đến 22 ± 
7,8 với p = 0,003; Vm tăng từ 22,5 ± 6,6 đến 34,1 ± 
11,7 với p = 0,003; PI giảm từ 1,44 ± 0,29 xuống 1,21 ± 
0,24 với p = 0,005;RI giảm từ 0,71± 0,06 xuống 0,64 ± 
0,06 với p = 0,004.[2] 

4. Chỉ số mức lọc cầu thận trong nghiên cứu 
Bảng 4: Chỉ số mức lọc cầu thận(ml/phút/1,73m2) 

theo nhóm tuổi 
Tuổi Giới Bệnh Chứng p 
40-50 Nam 119,7 ± 13,0 112,5 ± 12,6 0,15 

 Nữ 101,5 ± 18,5 95,3 ± 9,4 0,32 
50-60 Nam 98,8 ± 14,1 105,6 ± 16,8 0,11 

 Nữ 80,5 ± 14,9 84,7 ± 9,4 0,21 
61-70 Nam 87,6 ± 13,3 94,0 ± 20,5 0,19 

 Nữ 73,3 ± 11,8 76,6 ± 12,8 0,31 
>70 Nam 79,3 ± 12,9 87,7 ± 19,1 0,11 
 Nữ 71,6 ± 13,0 71,6 ± 9,9 0,99 
Mức lọc cầu thận ở nhóm bệnh giảm hơn so với 

nhóm chứng (88,4 so với 90,6) nhưng không có ý nghĩa 
thống kê p=0,31. Xét theo giới tính thì nam giới nhóm 
bệnh thấp hơn nhóm chứng (95,9 so với 98,3) trong khi 
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nữ giới thì tương đương (81,0 và 81,4). ở nhóm bệnh 
nhân tăng huyết áp có tuổi 40-50 mức lọc cầu thận cao 
hơn nhóm chứng cả ở nam (119 so với 112) và ở nữ 
(101 so với 95) tuy nhiên sự khác biệt này không có ý 
nghĩa thống kê p=0,15 và p=0,32. Tác giả Zelveian PA 
năm 2011 đánh giá về huyết áp 24h với tổn thương 
thận ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát tác giả 
đã nghiên cứu trên 120 bệnh nhân trong đó có 97 nam 
tuổi trung bình là 50,2 ± 0,6 từ 23 đến 65, tăng huyết 
áp độ 1: 98bn, tăng huyết áp độ 2: 22 bệnh nhân. 
Nghiên cứu này cho thấy có sự tương quan nghịch giữa 
giá trị của mạch ban đêm và giảm MLCT ở những 
bệnh nhân có tăng huyết áp nguyên phát[4] 

Tương quan mức lọc cầu thận với lưu lượng dòng 
máu thận 

Công thức tương quan: MLCT = 19,7 + 0,07 x LL2, 
r=0,814, p<0,001 
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Đồ thị: Tương quan mức lọc cầu thận 

với lưu lượng dòng máu thận 
 

Mức lọc cầu thận có tương quan vớii lưu lượng dòng 
máu thận. Khi máu đến thận càng tăng thì độ lọc càng 
tăng lên. Mối tương quan này rất chặt chẽ vớI r=0,814 
và có ý nghĩa thống kê p<0,001 

KẾT LUẬN 
Nghiên cứu 228 trường hợp tăng huyết áp nguyên 

phát cho thấy: 50% là nam giới tuổi trung bình là 59,3 ± 
9,6; nữ giới chiếm 50% tuổi trung bình 59,1 ± 9,1. Mức 
lọc cầu thận giảm dần theo tuổi. Lưu lượng dòng máu 
thận ở người bị tăng huyết áp thấp hơn so với nhóm 
chứng (988 so với 1044) với p=0,042. Lưu lượng tương 
quan với mức lọc cầu thận rõ r=0,814, p<0,001,Công 
thức tương quan: MLCT=19,7+0,07xLL2. 
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NGHIÊN CỨU NGUY CƠ LOÃNG XƯƠNG VÀ TỶ LỆ BỆNH TẬT Ở NGƯỜI CÓ TUỔI  
QUA 752 BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI Trú TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ 

 
Trần Đình Toán, Lê Văn Thạch,  

Nguyễn Thị Mai Hoa, Thái thị Phương Thảo 
Phùng Hoàng Anh, Trần Thị Ngọc Anh và CS 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Loãng xương là một vấn đề đang được thế giới 

quan tâm vì quy mô lớn và tác động nghiêm trọng của 
nó trong cộng đồng. Nó là một bệnh (hoặc một hội 
chứng) nội tiết với 2 đặc điểm chính là lực của xương bị 
suy yếu và cấu trúc xương bị ảnh hưởng. Hậu quả là 
xương trở nên dễ bị gãy (1). Với người da trắng, cứ 2 
phụ nữ sống đến 85 tuổi thì có một người bị gãy xương 
và cứ 3 nam giới cùng độ tuổi thì có một người bị gãy 
xương. ở nữ, nguy cơ gãy xương đùi tương đương với 
nguy cơ mắc bệnh ung thư vú và ở nam nguy cơ gãy 
xương cột sống tương đương với nguy cơ mắc bệnh 
ung thư tuyến tiền liệt.(2). 

Năm 1991, tại Hội nghị chuyên đề về loãng xương 
ở Thụy sĩ, WHO đã đưa ra định nghĩa: –Loãng xương 
là một bệnh với đặc điểm khối lượng xương suy giảm, 
vi cấu trúc của xương bị hư hỏng dẫn đến tình trạng 
xương bị yếu và hệ quả là tăng nguy cơ gãy xương” (2). 

Năm 2001 Viện Y tế Mỹ chủ trì Hội nghị chuyên đề 
về loãng xương với nhiều chuyên gia quốc tế đã đánh 
giá và xem xét tình hình loãng xương trên toàn thế giới, 
đưa ra định nghĩa mới về loãng xương như sau: 
–Loãng xương là một hội chứng với đặc điểm sức bền 
của xương phản ánh sự kết hợp của mật độ chất 
khoáng trong xương và chất lượng xương–. Các 
chuyên gia cũng đều đồng ý rằng chất lượng xương là 
tổng hợp những yếu tố liên quan đến cấu trúc của 
xương, quy trình chu chuyển của chất khoáng trong 
xương, độ khoáng hóa và các đặc điểm chất keo– (3). 

Tuy nhiên loãng xương là một bệnh có thể ngăn 
ngừa được vì các yếu tố nguy cơ có liên quan đến lối 
sống và chế độ dinh dưỡng, tức những yếu tố mà mỗi 
cá nhân có thể tự kiểm soát được. 

Loãng xương thường được xem là một bệnh của nữ 
giới nhưng cũng có thể xảy ra ở nam giới nhất là sau 


